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BÁO CÁO

Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006

và dự kiến kế hoạch năm 2007 tỉnh Quảng Nam

Phần I

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2006

Năm 2006 là năm có nhiều sự thay đổi và một số các quy định mới của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng như Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu,...Tuy nhiên công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định. Việc phân cấp quản lý được đẩy mạnh, công tác quản lý đầu tư và xây dựng của các ngành, địa phương có nhiều tiến bộ hơn trước. 

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn thực hiện năm 2006 ước đạt khoảng 5.215 tỷ đồng, đạt 98,33% kế hoạch năm, tăng 29,80% so với năm 2005; vốn đầu tư phát triển do địa phương quản lý ước đạt 3.818 tỷ đồng, tăng hơn 18,55%, trong đó nguồn vốn nhà nước thực hiện đạt 1.477tỷ đồng, tăng 10,32%, vốn ngoài nhà nước thực hiện ước đạt 1.911 tỷ đồng, tăng 25,21%; Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước thực hiện đạt 430 tỷ đồng tăng khoảng 21% so với năm 2005. Cấp phép được 18 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư 76 triệu USD, nâng tổng số dự án đã được cấp phép trên địa bàn toàn tỉnh lên 80 dự án, với tổng mức đầu tư 486 triệu USD; Đăng ký cấp phép được 450 doanh nghiệp trong nước, với tổng vốn đăng ký trên 1.600 tỷ đồng. 

Sự chuyển biến tích cực của tình hình đầu tư xây dựng trên địa bàn năm 2006 đã góp phần đáng kể giữ vững tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của của tỉnh, thể hiện qua các lĩnh vực cụ thể sau. 
1. Đầu tư cho lĩnh vực phát triển sản xuất: 

Lĩnh vực công nghiệp: Nhiều công trình, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành và đi vào hoạt động, góp phần tăng giá trị công nghiệp, giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn, giải quyết lao động địa phương như: Thủy điện A Vương, mỏ vàng Bồng Miêu (tổng vốn đầu tư 14triệu USD), Liên doanh Dacotex - Hải Âu với việc hoàn thành xây dựng nhà máy may xuất khẩu (tổng vốn đầu tư 02 triệu USD), mở rộng giai đoạn II nhà máy cáp viễn thông Việt Hàn (tổng vốn đầu tư 35 tỷ đồng), nhà máy chế biến thủy sản Tam phó với công suất 30tÊn nguyên liÖu/ngµy,… và khởi công xây dựng được một số công trình lớn như  thủy điện sông Tranh 2 vốn đầu tư 4.150 tỷ đồng, nhà máy nhiệt điện Nông Sơn vốn đầu tư 42 triệu USD,…Hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư các thủy điện sông Bung 4, An Điềm II, sông Thanh II.

Khu kinh tế mở Chu Lai:  Năm 2006, kế hoạch đầu tư xây dựng của Khu Kinh tế mở Chu Lai là 230 tỷ đồng, tiến hành đầu tư 31 công trình, dự án với tổng dự toán được duyệt là 1.718 tỷ đồng. Hoàn thành và đưa vào sử dụng 04 công trình dự án: khu tái định cư đường Thanh niên ven biển tại Tam Tiến, duy tu nạo vét luồng từ phao số 0 vào Cảng Kỳ Hà, san nền khu đất phía Bắc Khu công nghiệp Tam Hiệp, cấp nước khu dân cư Tam Quang tại thị trÊn Nói Thành; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình: đường Thanh niên ven biển, đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài khu công nghiệp  Tam Thăng, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Hiệp và Bắc Chu Lai, san nền khu bệnh viện Việt - Hàn, … Tổng giá trị khối lượng thực hiện khoảng 270 tỷ đồng,. 

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã được tạo mọi điều kiện thuận lợi trong triển khai thực hiện, đến nay đã đền bù thiệt hại GPMB được khoảng 61 ha, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 888 hộ, bố trí di dời 38 hộ vào các khu tái định c​ư. 

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế chính sách và môi trường đầu tư  công tác quảng bá và xúc tiến đầu tư đã được thực hiện, tính từ đầu năm đến nay đã có 17 dự án đăng ký đầu tư, với tổng vốn 162,2 triệu USD, trong đó 11 dự án đã cấp phép với tổng vốn đầu tư  51,627 triệu USD ( Đầu tư nước ngoài là 9 dự án, tổng vốn 49 triệu USD). Nâng tổng số dự án được cấp phép lên 84 dự án đầu tư (kể cả các dự án đã đi vào hoạt động), với tổng vốn đầu tư 772 triệu USD, 39 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng vốn đầu tư trên 155 triệu USD, thu hút trên 3.100 lao động. 

Đặc biệt Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai  được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 253/2006/Q§-TTg ngày 06/11/2006, đã tạo một bước chuyển về khung pháp lý và điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư cũng như  xây dựng cơ sở hạ tầng cho Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc: Cơ bản hoàn thành công tác đầu tư giai đoạn I (147ha). Đang triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng giai đoạn II của dự án, hiện  nay đã bồi thường thiệt hại GPMB trên 200ha/254ha và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay đã có 63 dự án (20 dự án mở rộng) được cấp phép đầu tư, với tổng mức đầu tư 3.094 tỷ đồng, lấp đầy 98% diện tích đất dành cho công nghiệp.

Các khu công nghiệp khác: KCN Thuận Yên hiện nay đang xây dựng cơ sở hạ tầng và GPMB giai đoạn I (62ha), đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư xây dựng giai đoạn II (65ha), đã có 9 dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn đầu tư 101,9 tỷ đồng và 1,1 triệu USD; KCN thương mại dịch vụ Đông Quế Sơn: với tổng diện tích trên 280ha, đã có 11 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 275 tỷ đồng và 4,56 triệu USD và đang quy hoạch mở rộng về phía Đông thêm 300ha.. 

Về phát triển các cụm công nghiệp: Quy hoạch chi tiết được 22/157 cụm công nghiệp, thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 13/22 cụm. Đã có 90 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn đầu tư 850 tỷ đồng, trong đó 34 dự án đã đi vào hoạt động, giải quyết trên 3500 lao động, 32 dự án đang triển khai xây dựng. 

Hạ tầng làng nghề (trên địa bàn cả tỉnh có 61 làng nghề truyền thống): Các làng nghề, làng nghề truyền thống đang có xu hướng phát triển tốt và được quan tâm đầu tư, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp (chiếm 30-35% giá trị sản xuất toàn ngành), giải quyết việc làm cho khoảng 16.300 lao động. Năm 2006 nguồn vốn chương trình mục tiêu đầu tư CSHT làng nghề được bố trí cho 05 dự án, đến nay đã có một số công trình hoàn thành đưa vào phục vụ sản xuất và hoạt động du lịch: Nhà trưng bày sản phẩm mộc Kim Bồng, hệ thống đường nội bộ trung tâm làng mộc Kim Bồng, nhà trưng bày sản phẩm đúc đồng Phước Kiều…. Ngoài ra 03 dự án Tre đan Tam Vinh, huyện Phú Ninh; chiếu cói Bàn Thạch – Duy Xuyên ; dệt vải Nông Sơn - Điện Bàn được hỗ trợ đầu tư từ dự án đa mục tiêu ổn định dân cư và xây dựng vùng kinh tế mới Quảng Nam do Quỹ OPEC tài trợ với tổng vốn đầu tư là 1,17triệu USD đang tổ chức triển khai thực hiện.

 Lĩnh vực du lịch dịch vụ được triển khai mạnh: Cùng với việc triển khai đầu ­ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cửa khẩu Quốc gia Nam Giang, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang (theo Quyết định 211/2006/QĐ-TTg ngày 14/9/2006), đồng thời để phục vụ năm du lịch 2006, cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch  trên địa bàn được xây dựng và phát triển. Đã hoàn thành đầu tư đưa vào khai thác sử dụng được 06 khách sạn nâng tổng số khách sạn trên toàn tỉnh lên 87 khách sạn với tổng số 3.159 phòng.  Ngoài ra một số dự án khác cũng đang được triển khai và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng như: Hạ tầng thiết yếu tại khu du lịch sinh thái Bãi Chồng – Cù Lao Chàm, Khu quảng trường lễ hội - Hội An…
2. Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật: 

- Về giao thông: Hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hoá của nhân dân, như: Đường Phước Chánh - Phước Công (JBIC), Đường du lịch ven biển Cẩm An - Điện Dương - Điện ngọc (trừ phần điện chiếu sáng và thảm bê tông nhựa), đường A ZÝch – Lăng - AXan (Giai đoạn I), các tuyến đường nối các xã biên giới với đồn biên phòng,  .... , đồng thời phối hợp với các Bộ ngành TW đẩy nhanh tiến độ đầu tư các tuyến đường Đường Đông Trường Sơn, đường Nam Quảng Nam, ....Khối lượng thực hiện đạt khoảng trên 150 tỷ đồng. 

- Về Nông lâm nghiệp, thủy lợi: Trong năm 2006 đã hoàn thành đưa vào sử dụng 12 công trình thủy lợi nhỏ với tổng diện tích tưới gần 180ha, kiên cố hóa được 14,3km kênh mương; tiến hành khởi công xây dựng một số công trình quan trọng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: Hồ chứa nước suối Tiên (27,8 tỷ đồng), Kè An Lương (29,5 tỷ đồng), kè AVương (66,137 tỷ đồng),.. Tiến độ thi công một số công trình được đẩy nhanh: Tiểu dự án hiện đại hoá hạng mục sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối hệ thống thuỷ lợi Phú Ninh, hồ chứa nước Zút, hồ Bà Sơn,... Khối lượng thực hiện trong năm đạt trên 85 tỷ đồng. 

- Mạng lưới điện được tập trung đầu tư và phát triển: Đang nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng một số công trình, hạng công trình thuộc dự án điện năng lượng nông thôn giai đoạn II, dự án cải tạo lưới điện Tam Kỳ, dự án cải tạo mạng lưới điện thị xã Hội An. Tiếp tục làm việc với các  các Bộ ngành TW để sớm triển khai một số dự án điện đầu tư trên địa bàn: Dự án cấp điện Trà My -Tắc Pỏ (cho 2 xã còn lại), dự án năng lượng nông thôn GĐII(REII) đầu tư phần hạ thế cho 60xã/10 huyện, ... 

Về dự án điện OPEC: Dự án điện OPEC giai đoạn II đang trong giai đoạn hoàn thiện, trong năm 2006 đã triển khai thi công và hoàn thành 18 công trình, hạng mục công trình, đến nay đã giải ngân được 107,3 tỷ đồng. Nhìn chung tình hình triển khai dự án tương đối chậm, khó có khả năng hoàn thành và giải ngân hết vốn trong tháng 6/2007, hiện nay vẫn còn một số công trình, hạng mục công trình chưa được phê duyệt thiết kế dự toán, tổ chức đầu thầu: Đường dây hạ thế Nam Trà My, cấp điện thị xã Hội An, Thăng Bình, …, 

- Hạ tầng thủy sản: Kế hoạch vốn 2006 ngân sách nhà nước phân bổ cho chương trình này 9 tỷ đồng, đầu tư xây dựng các dự án: Nuôi tôm công nghiệp Bình Hải, nuôi tôm công nghiệp Vũng Lắm, Cảng cá Tam Phú . Nhìn chung các dự án thuộc chương trình này triển khai chậm, khối lượng thực hiện là 3,5 tỷ đồng. 

- Về đầu tư cho cơ sở hạ tầng miền núi và các xã đặc biệt khó khăn: Do có sự chủ động từ các địa phương trong quá trình triển khai kế hoạch nên đa số các công trình đều tiến hành khởi công sớm. Nhưng vẫn còn những khó khăn trong quá trình thực hiện cụ thể :  

+ Chương trình 135: Năm 2006 là năm đầu tiên thực hiện giai đoạn 2, kế hoạch phân bổ cho Chương trình 26,5 tỷ đồng chủ yếu tập trung đầu tư cho các công trình mới (57 công trình) và một số công trình còn lại của GĐI chuyển sang, khối lượng thực hiện trên 22 tỷ đồng. Đến nay vẫn chưa có thông tư hướng dẫn nên tiến độ thực hiện của chương trình chậm hơn so với các năm trước. 

+ Chương trình 134: Đến nay các địa phương đã đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng 3.476/4.492 nhà và 20/25 công trình nước sinh hoạt (tình đến 30/10/2006).

+ Dự án ổn định dân di cư và xây dựng vùng kinh tế mới: Nhìn chung tình hình triển khai thực hiện dự án chậm, nguyên nhân là do công tác chuẩn bị đầu tư kéo dài và việc chọn địa điểm còn nhiều hạn chế, nên suất đầu tư/nền nhà lớn không phù hợp với khả năng của nguồn vốn đầu tư, dẫn đến phải điều chỉnh, đặc biệt là công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn. Khối lượng thực hiện đạt trên 5tû đồng.

+ Dự án CBRIP: Tính đến cuối năm 2006 đã lựa chọn được 884 công trình trong đó: 471 công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng, 129 công trình đang được triển khai thi công. Tổng vốn đã giải ngân của dự án là 108,133 tỷ đồng, trong đó tổng vốn đầu tư các công trình trên 92,6 tỷ đồng (riêng năm 2006 đạt khoảng 30 tỷ đồng) 

+ Hạ tầng chợ: Đã khởi công đầu tư xây dựng chợ thị trấn Tắk Pỏ (Nam Trà My) và chợ Tơ Viêng (Tây Giang) và hoàn thành đưa vào sử dụng công trình chợ Chà Vành. Khối lượng thực hiện đến nay đạt trên 2,3 tỷ đồng.

 + Dự án Đa mục tiêu (OPEC3): Tiến độ triển khai thực hiện dự án chậm, mới chỉ thực hiện được một số công việc bước đầu như tiến hành phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn, thi công một số công trình thuộc dự án. Đến thời điểm 30/9/2006 đã giải ngân được 317.000 USD chủ yếu là giải ngân chi phí quản lý dự án, và mua sắm thiết bị Ban quản lý dự án. 

+ Chương trình các xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã: Năm 2006 Bộ Tài chính đã tạm ứng cho tỉnh 42 tỷ đồng/176,3 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho 15 tuyến đường chưa có ôtô đến Trung tâm xã. Đến nay do điều kiện nguồn vốn đầu tư cho chương trình này còn nhiều hạn chế, nguồn trái phiếu Chính phủ chỉ đáp ứng được khoảng 23% so với tổng nhu cầu vốn. Để đảm bảo quản lý tránh phát sinh nợ, nên đối với Chương trình này chỉ thực hiện đầu tư từng giai đoạn theo khả năng đáp ứng của nguồn vốn. Đến nay, đã khởi công đầu tư xây dựng 07 gói thầu trên địa bàn các huyện Đại Lộc, Tây Giang, Đông Giang, Hiệp Đức với năng lực thiết kế 75,9km và tổng giá trị các gói thầu là 163,4 tỷ đồng; đang lập thủ tục đấu thầu 02 gói thầu trên địa bàn các huyện Nam Trà My và Bắc Trà My với năng lực thiết kế 13,1km và tổng giá trị các gói thầu là 35,8 tỷ đồng.  Hiện nay đang tiếp tục làm việc với các Bộ ngành TW rà soát lại danh mục các xã, các tuyến đường trên địa bàn và phân bổ tiếp số vốn còn laị theo kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ thi công của các công trình.

- Lĩnh vực đầu tư đô thị: 

+ Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc: Đã lập quy hoạch chi tiết 1/2000 giai đoạn I và II,  III với quy mô 2.700ha và quy hoạch chi tiết (1/500) cho 16 dự án khu đô thị (743ha). Các chủ đầu tư đang tập trung GPMB, xây dựng các khu tái định cư, xây dựng kết cấu hạ tầng. Tính đến thời điểm hiện nay đã tiến hành đền bù thiệt hại GPMB được 171,8 ha/530 ha, tổng số kinh phí đền bù đã chi trả: 51,4 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư toàn khu đô thị đến nay đạt trên 180 tỷ đồng.  Ngoài ra, một số dự án khai thác quỹ đất tại các địa phương đã khởi công xây dựng nhưng tiến độ thực hiện còn chậm, thi công cầm chừng do nguồn vốn cân đối chưa đảm bảo, công tác bồi thường thiệt hại GPMB chậm: Khu đô thị mới Tân Thạnh (Tam Kỳ), khu dân cư Thống Nhất xã Điện Dương (Điện Bàn), Khu tái định cư xã Điện Dương.... 

+ Các công trình cấp nước sinh họat đã được quan tâm đầu tư. Trong năm 2006 đã tiến hành khởi công xây dựng nhà máy nước Khâm Đức, nhà máy nước Nam Phước. Hiện nay dang lập thủ tục đấu thầu dự án nâng cấp nhà máy nước Hội An từ 6.000m3  lên 21.000m3 ngày đêm với tổng mức đầu tư trên 102 tỷ đồng, đang lập thủ tục đầu tư nhà máy nước Đông Phú 2.500m3 ngày/đêm, nhà máy nước Điện Nam - Điện Ngọc 20.000m3/ngày đêm để xúc tiến đầu tư bằng nguồn vốn ODA. Khối lượng thực hiện ước đạt trên 20 tỷ đồng. 

- Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng văn hóa - xã hội: 

+ Về Giáo dục đào tạo: Được quan tâm và đầu tư đáng kể. Trong năm qua đã đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng được 841 phòng học, nâng tổng số phòng học trên toàn tỉnh đạt 9.589 phòng với tổng kinh phí khoảng 118 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu về giáo dục - đào tạo năm 2006 được bố trí tổng kinh phí 52,7 tỷ ®ång(trong đó kinh phí đầu tư phát triển là 20,8 tỷ đồng) cho 07 dự án. Nhìn chung việc triển khai thực hiện tương đối tốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động của ngành và d¶m bạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên do đặc thù của ngành nên một số mục tiêu triển khai thực hiện còn chậm như xây dựng các trường dân tộc nội trú, trung tâm dạy nghề. 

+ Về Y tế - Xã hội: Chủ yếu tập trung đầu tư các công trình chuyển tiếp để hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế huyện Nam Giang, Trung tâm Da Liễu tỉnh, ..., Trường Dạy nghề tỉnh Quảng Nam (nhà xưởng thực hành), Trung tâm Dạy nghề Điện Bàn,...Tiến hành khởi công xây dựng các bệnh viện huyện mới tách: Trung tâm y tế huyện Phú Ninh, Tây Giang,.. khối lượng thực hiện của ngành y tế ước đạt trên 45 tỷ đồng. 

+ Về Văn hoá thông tin- Thể dục thể thao: Đối với nguồn vốn NSTT tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp (06 công trình): Thư viện tỉnh, cải tạo, nâng cấp Khán đài A sân vận động Tam Kỳ, nhà thi đấu ..., đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng một công trình mới (mở rộng mạng sản xuất chương trình truyền hình kỹ thuật số NLE dùng công nghệ SAN). Nguồn vốn thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia được bố trí 06 dự án, với tổng kinh phí 21.424 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí đầu tư phát triển là 20,450 tỷ đồng. Tuy nhiên tiến độ thực hiện chậm, một số công trình chỉ dừng ở bước chuẩn bị đầu tư : Trùng tu các di tích tại thị xã Hội An (chợ Hội An); Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng; Di tích Mỹ Sơn... khối lượng thực hiện đến nay đạt trên 11,2 tỷ đồng. 

+ An ninh quốc phòng: Khởi công xây dựng bệnh xá Biên phòng và nhà VHTT lực lượng vũ trang và hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình: Trường huấn luyện Bộ đội Biên phòng, Sở Chỉ huy A2, các tuyến đường tuần tra biên giới,  khối lượng thực hiện trên 20 tỷ đồng.

3. Lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng: Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2006 đã đạt được một số kết quả đáng kể như: Huy động vốn đầu tư tăng khá; nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước từng bước khẳng định vai trò trong định hướng thu hút các nguồn vốn khác của xã hội cho đầu tư phát triển; cơ cấu đầu tư đã có sự chuyển dịch theo hướng tập trung vào những mục tiêu quan trọng về phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Trong điều hành, triển khai thực hiện kế hoạch có các biện pháp, cơ chế điều hành quy định khá cụ thể, rõ hơn trong quản lý xây dựng cơ bản: Phân cấp mạnh và toàn diện hơn cho các địa phương; bố trí kế hoạch theo hướng giảm công trình mới; tích cực thanh toán nợ XDCB. Đa số các ngành, địa phương đều thực hiện tốt các quy định trên, số lượng công trình mới giảm, phân bổ vốn đảm bảo đúng cơ cấu và mục tiêu. 

Về quy hoạch: Trên cơ sở Quy hoạh tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam đến 2015 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 148/2005/QĐ-UB ngày 17/6/2005, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát các quy hoạch thuộc lĩnh vực mình quản lý. Đến nay đã có một số ngành địa phương đã triển khai thực hiện như: thị xã Hội An, huyện Nam Giang, Điện Bàn, Đại Lộc, Phước Sơn, Khu kinh tế mở Chu Lai, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông - Vận Tải, Sở Bưu chính - Viễn Thông, Sở Du lịch... 

Công tác bồi thường thiệt hại GPMB, tái định cư  được chuẩn bị trước khi triển khai xây dựng dự án, nhưng hầu hết các công trình đều bị vướng mắc. Công tác tái định cư nhìn chung chưa thực hiện tốt, công tác vận động tuyên truyền đôi khi còn hạn chế; việc áp dụng chính sách một số nơi không nhất quán đã tạo nên tâm lý so bì của người dân ở các dự án có GPMB. Một số cấp chính quyền chưa kiên quyết trong công tác tham mưu, xử lý các trường hợp sai phạm.

Công tác thẩm định dự án, thiết kế dự toán, thiết kế cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Việc áp  dông Luật Xây dựng của các Sở, ban ngành, các địa phương, các chủ đầu tư từng bước đi vào nề nếp. Trong năm 2006, UBND tỉnh phê duyệt được 61 dự án, với tổng mức đầu tư trên 1.309,26 tỷ đồng, trong đó giao thông 17 dự án; nông lâm ngư nghiệp 22 dự án; y tế, GD,VHXH 7 dự án, uỷ quyền cho Sở Kế hoạch  phê duyệt được 27 dự án, với tổng mức đầu tư trên 32,12 tỷ đồng; phê duyệt được 102 hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình với tổng mức đầu tư 781,25 tỷ đồng, đã tiết kiệm được trên 38 tỷ đồng và thẩm tra được 121 hồ sơ thiết kế cơ sở, 54 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Việc quản lý đầu tư xây dựng theo phân cấp của các địa phương đã dần đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng thẩm định, đảm bảo đúng theo quy trình quản lý đầu tư và xây dựng. 

Công tác đấu thầu: Đã được triển khai thực hiện đúng theo các quy trình, quy định của Luật Đấu thầu, công tác chỉ định thầu và đấu thầu hạn chế giảm hẳn, hình thức đấu thầu rộng rãi được áp dụng nhiều, đảm bảo tính công khai, công bằng và minh bạch trong đấu thầu, số lượng nhà thầu tham gia nhiều. UBND tỉnh đã phê duyệt được 91 gói thầu, tổng giá gói thầu 354,515 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu được duyệt là 348,510 tỷ đồng, qua đấu thầu đã tiết kiệm được 6.005 tỷ đồng (giảm khoảng 1,7%). Chỉ định 27 gói thầu với tổng giá trị chỉ định 13,302 tỷ đồng.  

Công tác giám sát đánh giá đầu tư: Trong năm 2006 đã tiến hành lập báo cáo giám sát đánh giá đầu tư và báo cáo tổng thể đầu tư trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2006 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên công tác này vẫn chưa đáp ứng theo đúng yêu cầu. Số lượng đơn vị gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư rất hạn chế, không đảm bảo đúng thời gian quy định . Nên việc tổng hợp đánh giá hiệu quả đầu tư cũng như đánh giá trình tự thực hiện quy trình đầu tư của các dự án vẫn còn hạn chế.
Thanh quyết toán vốn đầu tư công trình: Đó có sự quan tâm và tập trung chỉ đạo trong việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trong năm 2006 đã thực hiện phê duyệt quyết toán được 118 công trình, hạng mục công trình với tổng giá trị quyết toán 322,691 tỷ đồng, giảm 27,319 tỷ đồng so với giá trị A-B đề nghị. 

Trong công tác giải ngân: Tính đến thời điểm 31/10/2006 đã cấp phát được 638,9tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm, (năm 2005: 63,2%) trong đó:

*. Ngân sách tỉnh (vốn trong nước) giải ngân được 345,4 tỷ đồng, đạt 68 % kế hoạch năm. 


*. Ngân sách huyện giải ngân được 246,4 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm. 


*. Ngân sách xã giải ngân được 47 tỷ đồng đạt 71% kế hoạch năm.

*. Chương trình mục tiêu Quốc gia: Đến nay đã giải ngân được 42,6 tỷ đồng, đạt 35,8% kế hoạch năm (năm 2005 đạt khoảng 40,8 %). Trong đó nguồn vốn do các Sở, ban ngành quản lý: Đã giải ngân được 17,8 năm 2005 đạt khoảng đồng, đạt 27,1% kế hoạch (năm 2005 đạt khoảng 24,6 %); Nguồn vốn do các Huyện, thị xã quản lý: Đã giải ngân 25 tỷ đồng, đạt 45,75% kế hoạch (năm 2005 đạt khoảng 48,9%). Cụ thể như sau:

- Chương trình 135: Đã giải ngân được 19,28 tỷ đồng, đạt 51,64% kế hoạch.

- Chương trình 661: Đã giải ngân được 1,57 tỷ đồng, đạt 10,03% kế hoạch.

- Chương trình giáo dục: Đã giải ngân được 12,04 tỷ đồng, đạt 57,8% KH.

- Chương trình XĐGN: Đã giải ngân được 2,07 tỷ đồng, đạt 19,41% KH.

- Chương trình văn hóa: Đã giải ngân được 4,72 tỷ đồng, đạt 18,33% KH.

- Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội: Đã giải ngân được 1,94 tỷ đồng, đạt 64,94% KH.

- Chương trình nước sach và VSMT: Đã giải ngân được 1,03 tỷ đồng, đạt 17,24% KH.

- Chương trình dân số và KHHGĐ:ĐÃ giải ngân được 0,122 tỷ đồng, đạt 11,71% KH.

Về nợ đọng trong xây dựng cơ bản UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo và ban hành các cơ chế quản lý điều hành cụ thể đối với công tác xây dựng cơ bản. Trong đó, tập trung ưu tiên thanh toán cho các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, công trình đã được phê duyệt quyết toán, các công trình đầu tư mới khởi công phải đảm bảo cân đối đủ vốn. Qua rà soát, ước đến 31/12/2006 nhu cầu vốn để thanh toán khối lượng nợ XDCB, hoàn thành đầu tư các dự án chuyển tiếp trong những năm tiếp theo là 1.760,5 tỷ đồng chưa kể nhu cầu vốn bố trí đối ứng cho các dự án ODA và Khu kinh tế mở Chu Lai (năm 2005 là 1720,8 tỷ đồng), cụ thể như sau:

- Nợ khối lượng XDCB công trình hoàn thành: 359,5 tỷ đồng 

+ Nợ khối lượng XDCB do các địa phương quản lý là 251,1 tỷ đồng.

+ Nợ khối lượng XDCB  do các ngành quản lý là 108,4 tỷ, tập trung chủ yếu ở ngành giao thông vận tải (chiếm khoảng 65,8%)  (trong đó các công trình đầu tư từ ngân sách tập trung là 69,8 tỷ đồng chiếm 64,4%, các công trình đầu tư từ CTMT theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 38,6 tỷ đồng chiếm 35,6% ).

- Nhu cầu vốn đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp: 1401 tỷ đồng trong đó nhu cầu vốn thanh toán nợ khối lượng XDCB đã thực hiện : 564,5 tỷ đồng.

+ Nhu cầu vốn đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp do các địa phương quản lý là 784,6 tỷ đồng trong đó nhu cầu vốn để thanh toán nợ khối lượng XDCB đã thực hiện là 222,3tỷ đồng.

+ Nhu cầu vốn đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp do các ngành  quản lý là 616,4 tỷ đồng, (vốn để thanh toán nợ khối lượng XDCB đã thực hiện là 342,2tỷ đồng), trong đó:  Nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách tập trung để hoàn thành các công trình chuyển tiếp là 265 tỷ đồng (thanh toán nợ khối lượng XDCB đã thực hiện là 113,3tỷ đồng); Nhu cầu vốn đầu tư từ nguồn vốn CTMT theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thành các công trình chuyển tiếp là 351,2 tỷ đồng (thanh toán nợ khối lượng XDCB đã thực hiện là 228,9tỷ đồng)

4. Những hạn chế, tồn tại trong quản lý đầu tư và xây dựng: Hiện nay hoạt động đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước không nhằm mục đích kinh doanh tuy được điều chỉnh bởi một hệ thống luật về đầu tư và xây dựng mới được ban hành. Song vẫn còn thiếu một cơ sở pháp lý đủ hiệu lực để đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn này. Nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý đã được phát hiện nhưng đáng chú ý nhất là: Chưa phân biệt rõ chức năng quản lý nhà nước với quản lý hoạt động đầu tư cụ thể; chưa phân định rõ trách nhiệm của các chủ thể như chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư; thiếu các tiêu chí, chuẩn mực trong quản lý; thiếu các chế tài cần thiết trong xử lý vi phạm, nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ, rõ ràng và hiệu quả.

 Trong công tác Quy hoạch: Công tác quy hoạch đôi lúc còn chưa được triển khai kịp thời, chưa theo kịp với quá trình thay đổi của các yếu tố khách quan. Tính cuối năm 2006 hầu hết các địa phương trong tỉnh đều chưa tiến hành điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Một số quy hoạch ngành, sản phẩm quan trọng còn chưa được tiến hành xây dựng hoặc đang trong quá trình nghiên cứu (như quy hoạch ngành nông nghiệp, quy hoạch sản xuất các sản phẩm chủ lực....); chất lượng một số dự án quy hoạch chưa cao chưa có tầm nhìn xa, một số công trình đề ra trong quy hoạch còn mang tính giải quyết tình thế; việc lồng ghép các quy hoạch trên vùng lãnh thổ chưa tốt; các giải pháp triển khai thực hiện quy hoạch còn chung chung, chưa sát với đặc thù của ngành, địa phương đặc biệt là các giải pháp về vốn, dẫn đến làm tăng suất đầu tư, gây lãng phí trong quá trình thực hiện các dự án khả thi, điển hình dự án Quy hoạch chi tiết trung tâm huyện lỵ Tây Giang và Nam Trà My do khảo sát không kỹ dẫn đến kinh phí san nền và xử lý kết cấu kỹ thuật công trình phát sinh, suất đầu tư tăng cao.

Trong bồi thường thiệt hại GPMB: Vẫn còn nhiều bất cập như thời gian thực hiện quá dài, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành và chính quyền địa phương, công tác tái định cư còn thiếu chủ động, nhiều dự án khi bố trí vốn không đủ để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bên cạnh đó chính sánh đền bù mặc dù đã được thay đổi nhưng vẫn chưa theo kịp với tình hình thực tế. 

 Trong quá trình phê duyệt dự án đầu tư  đôi khi còn chưa đánh giá đúng tính cấp bách và cần thiết của dự án. Nhiều dự án còn chưa quan tâm đến tới vấn đề tiết kiệm vốn đầu tư; thiết kế còn phô trương chưa phù hợp với thực tế sử dụng, chưa rõ nguồn vốn đầu tư cũng như biện pháp huy động vốn để thực hiện dự án. Các vấn đề trên cộng với sự thay đổi đơn giá định mức của Nhà nước về XDCB đã dẫn đến số lượng dự án phải điều chỉnh nhiều chiếm khoảng 23,7%.
 Công tác đấu thầu: Tuy hình thức đấu thầu rộng rãi được áp dụng nhiều, nhưng chất lượng đấu thầu vẫn chưa cao, còn hạn chế cả về nội dung, quy trình, trình tự, thể hiện qua việc chất lượng công tác phục vụ đấu thầu đôi khi còn thấp; các quy định trong hợp đồng thầu còn đơn giản, chưa đủ chặt chẽ, thiếu các điều kiện chi tiết gây khó khăn trong quá trình thực hiện; các nhà thầu tham gia đấu thầu còn ít, tỷ lệ giảm giá qua đấu thầu chưa cao. Một số đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu kinh nghiệm chưa nắm bắt hết các quy định về công tác đấu thầu dẫn đến chưa thực hiện đúng quy Luật Đầu thầu như: Thời gian mở thầu, phát hành hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu không đúng quy định còn diễn ra. 

 Công tác giám sát và đánh giá đầu tư chưa được đặt đúng vị trí và thể hiện được vai trò là một khâu quan trọng trong quá trình đầu tư. Hiện nay, đây là khâu yếu nhất trong quản lý nhà nước về đầu tư. Việc giám sát và đánh giá đầu tư chưa được thường xuyên, còn bị động. Chất lượng các báo cáo về đánh giá đầu tư còn sơ sài chưa đủ thông tin cần thiết để tổng hợp.

  Nhiều công trình dự án đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong nhiều năm nhưng chưa tiến hành thực hiện quyết toán vốn đầu tư. Vẫn còn xảy ra tình trạng một số chủ đầu tư khoán trắng cho các đơn vị thi công trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đã ảnh hưởng đến quá trình giải ngân và quyết toán công trình.

 Trong công tác giải ngân: Nhìn chung công tác giải ngân trên địa bàn diễn biến chậm, tốc độ và kết quả giải ngân thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, theo thông kê có khoảng 56% só dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50% so với kế hoạch. Vẫn còn xảy ra tình trạng các chủ đầu tư đề nghị thanh toán không kịp thời so với giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, tâm lý chờ thẩm tra phê duyệt quyết toán xong mới đề nghị thanh toán; các cơ quan tài chính ở địa phương thông báo hạn mức đầu tư nhỏ lẻ, không kịp thời theo địa chỉ từng công trình.

Việc phân cấp quản lý đầu tư là phù hợp nhưng việc giám sát ở nhiều ngành, nhiều địa phương để đầu tư tập trung có trọng điểm chưa có kết quả rõ rệt. Trong kế hoạch năm 2006 trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số 1.305 công trình dự án được bố trí đầu tư xây dựng (do ngành quản lý là 164 dự án), vốn bố trí bình quân cho 01 dự án mới chỉ đạt khoảng 510 triệu đồng/dự án. Điều này thể hiện tình trạng đầu tư dàn trải trên địa bàn vẫn chưa được khắc phục có hiệu quả . 

 5. Nguyên nhân của các hạn chế và tồn tại: Tình trạng đầu tư dàn trải, thất thoát lãng phí, nợ đọng XDCB trong thời gian qua do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Ngoài nguyên nhân khách quan do quy mô nền kinh tế còn nhỏ bé; nguồn lực dành cho đầu tư phát triển còn hạn hẹp, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư chỉ mới đáp ứng được khoảng 40-45% so với nhu cầu; do sự cấp bách phải thực hiện một số mục tiêu quan trọng; năng lực tài chính của các nhà đầu tư hạn chế, định mức đơn giá vật tư xây dựng công trình có sự biến động lớn… thì những nguyên nhân chủ quan chiếm phần quan trọng nhất:


 a) Công tác quản lý đầu tư ở các ngành các địa phương còn nhiều yếu kém và bất cập biểu hiện rõ nét ở các góc độ sau:


- Một là, tinh thần trách nhiệm của một số đợn vị trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các cơ chế chính sách được ban hành về công tác quản lý đầu tư và xây dựng còn hạn chế. 


- Hai là, năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ công chức quản lý đầu tư và xây dựng còn hạn chế, đôi khi giải quyết công việc với tinh thần trách nhiệm chưa cao. Việc tự học tập, nghiên cứu trao dồi nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ còn yếu.


- Ba là, năng lực các tổ chức tư vấn lập dự án và thiết kế kỹ thuật yếu dẫn đến chất lượng hồ sơ dự án thấp, một số tư vấn đôi khi cố tình thiết kế với quy mô lớn hơn so với yếu cầu nhằm đẩy tổng mức đầu tư lên cao để hưởng kinh phí tỷ lệ phần tư vấn theo % tổng kinh phí dự toán; năng lực các chủ đầu tư, BQL còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm, tổ chức thẩm định mang tính hình thức hành chính, chưa huy động được lực lượng khoa học tham gia và áp dụng hình thức tư vấn phản biện nên chất lượng công tác thẩm định chưa cao; công tác tư vấn giám sát thi công nhiều dự án chất lượng thấp, không đúng chuyên môn. Thực hiện giám sát chưa chặt chẽ, dễ dãi trong kiểm tra, nghiệm  thu làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình; công tác quản lý đấu thầu chưa được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ; trong quá trình đầu tư thường thay đổi nhiều lần về chủ trương, mục tiêu, quy mô và phương thức đầu tư, tổng mức đầu tư dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, gây lãng phí thất thoát vốn đầu tư.


- Bốn là, tình trạng nhiều chủ đầu tư có tư tưởng nể nang, dễ dàng cho phép nhà thầu ứng vốn để thi công; vẫn còn tâm lý công trình được duyệt sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì cứ triển khai xây dựng chưa quan tâm đến khả năng cân đối vốn trong kế hoạch hàng năm; việc tạm ứng kế hoạch năm sau để thi công trước một số công trình dự án vẫn còn diễn ra, dẫn đến tình trạng mất cân đối giữa mục tiêu đầu tư và khả năng cân đối vốn của kế hoạch hàng năm; cộng với việc chưa có các biện pháp, chế tài cụ thể nhằm kiểm soát và hạn chế việc phê duyệt dự án và phát sinh công trình mới. Vì vậy nợ xây dựng cơ bản có xu hướng tăng cao. 

b). Chất lượng công tác quy hoạch chưa cao, chưa làm cơ sở cho kế hoạch đầu tư phát triển tình trạng này đã dẫn đến dự án phải điều chỉnh nhiều lần gây lãng phí vốn đầu tư. Bên cạnh đó lại thiếu các chính sách hữu hiệu để quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch; tình trạng đầu tư tự phát, không theo quy hoạch đôi khi vẫn còn xảy ra dẫn đến những hậu quả tiêu cực về kinh tế xã hội và môi trường.


c). Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về đầu tư xây dựng chưa đựơc nghiêm túc triển khai thực hiện trong tất cả các ngành các cấp:  Việc phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cho các ngành, địa phương đã được tiến hành. Tuy nhiên chưa có chế tài kiểm tra, giám sát, trách nhiệm quản lý của các ngành, địa phương, các chủ đầu tư; công tác giám sát đánh giá đầu tư chưa đi vào nề nếp để kịp thời phát hiện và xử lý, chấn chính các sai phạm trong quản lý đầu tư và xây dựng.

Phần II

dự KIẾN Kế HOẠCH ĐầU TƯ xdcb năm 2007 và một số 

giải pháp khắc phục trong thực hiện  kế hoạch năm 2007

1. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước năm 2007: Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2007 Trung ương giao là 1.013,5 tỷ đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn trong nước: 856,5 tỷ đồng, bao gồm

+ Khu Kinh tế mở Chu Lai 150 tỷ đồng    

+ Vốn cân đối ngân sách tập trung 204,8 tỷ đồng, tăng 21% 

+ Nguồn khai thác quĩ đất 120 tỷ đồng.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia, 135 và 5 triệu ha rừng 87,9 tỷ đồng, tăng 13,4%  

+ Hỗ trợ có mục tiêu 293,8 tỷ đồng, tăng 16%

+ Nguồn xổ số kiến thiết được để lại 17 tỷ đồng

- Nguồn nước ngoài: 140 tỷ đồng, tăng 70,7%

Ngoài ra, dự kiến nguồn trái phiếu Chính phủ (chưa đưa vào cân đối đầu năm) cho các công trình giao thông, thủy lợi phân cấp cho tỉnh gần 300 tỷ đồng.

2. Một số giải pháp:

(1) Về chủ trương và quyết định đầu tư: Kiên quyết không phê duyệt các dự án khi chưa rõ nguồn vốn và đình hoãn thực hiện các công trình dự án không rõ phương án tài chính và khả năng huy động vốn; thiếu hiệu quả chưa sát với yêu cầu thiết thực của ngành và địa phương. Các cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư cần tiến hành soát xét và chịu trách nhiệm đối với các công trình đang xây dựng và dự định khởi công để đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, có kế hoạch khắc phục tình hình nợ đọng trong xây dựng cơ bản

(2) Về quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch: Chấn chỉnh công tác lập, thẩm định các dự án quy hoạch đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát quá trình quản lý, triển khai thực hiện quy hoạch; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát của cộng đồng; xây dựng chế tài cụ thể xử lý các vi phạm trong công tác quy hoạch tập trung ở các khâu quản lý, triển khai thực hiện các dự án quy hoạch... Trước mắt nâng cao chất lượng căn cứ khoa học của quy hoạch, đảm bảo tính kết nối giữa quy hoạch ngành và quy hoạch cùng lãnh thổ; tập trung xây dựng và hoàn thiện năng lực chuyên môn đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch và có kế hoạch đào tạo cán bộ cho lĩnh vực quy hoạch; Xây dựng quy chế phối hợp cụ thể giữa các ngành, các địa phương trong công tác lập và triển khai thực hiện quy hoạch.

(3) Bố trí vốn đầu tư và xây dựng kế hoạch đầu tư: Đảm bảo công khai hoá các tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư để các ngành và địa phương chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và bố trí đầu tư. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng kiểm soát chặt chẽ danh mục các công trình đầu tư mới. Ngân sách Tỉnh sẽ xem xét dành ra một phần kinh phí hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phư​ơng dựa trên các cơ sở sau:

+ Các dự án phải nằm trong quy hoạch định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện và phù hợp với quy hoạch phát triển của các ngành kinh tế.

+ Không bố trí đồng đều, bình quân đối với tất cả các địa phư​ơng đối với nguồn vốn này. Ưu tiên hỗ trợ các địa phư​ơng nghèo, kinh tế kém phát triển, nguồn thu ngân sách thấp, vùng hay bị thiên tai để các địa phư​ơng đó vư​ơn lên từng bư​ớc tự cân đối ngân sách. 

+ Hỗ trợ một phần ngân sách (không hỗ trợ toàn bộ) cho các địa phư​ơng nhằm sử dụng hiệu quả và huy động thêm được nguồn vốn đầu tư​ khác (vốn ODA, vốn của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, huy động vốn của dân....).

+ Hỗ trợ nhằm khắc phục các bất hợp lý trong phân bổ vốn đầu tư​ cho các địa phư​ơng do cách làm trư​ớc đây gây nên, từng bư​ớc giảm cách biệt giữa các vùng giàu nghèo; tạo tiền đề cần thiết cho tăng trư​ởng kinh tế nhanh và chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý đối với từng vùng, địa phư​ơng.

+ Các công trình mới được đầu tư đảm bảo đúng quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng thì mới được cân đối vốn và khởi công xây dựng (Công trình phải đảm bảo thủ tục, vốn cân đối trên 30% so với tổng mức đầu tư mới được khởi công, công trình phải đúng quy hoạch, kế hoạch…) .

- Chủ động có phương án xử lý khối lượng nợ ở các ngành và các địa phương; ưu tiên dành 50% - 90% vốn XDCB trở lên trong dự tóan ngân sách địa phương bố trí trả nợ khối lượng XDCB theo hướng:

+ Đối với dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Ưu tiên các dự án đã có quyết toán vốn đầu tư, tiếp đến cân đối cho các dự án có nợ khối lượng lớn.

+ Đối với công trình dự án chuyển tiếp: Kiên quyết cắt bỏ các dự án, hạng mục công trình không hiệu quả, chưa sát với yêu cầu thiết thực của ngành và địa phương.

+ Lập kế hoạch xúc tiến, huy động thêm các nguồn vốn khác, nhất là phấn đấu tăng thu ngân sách để trả nợ XDCB. Xây dựng các quy định các chế tài cụ thể  đối với các tập thể, cá nhân nếu để xảy ra tình trạng nợ đọng trong XDCB.

(4) Tăng cường công tác đánh giá, giám sát đầu tư: Thực hiện giám sát ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư đến thực hiện giám sát trong tất cả các khâu trong quá trình đầu tư, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xem xét, đánh giá cụ thể tình hình, kết quả trong đầu tư và kịp thời rút kinh nghiệm chấn chỉnh trong quản lý. Dự án chỉ được bố trí kế hoạch và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư khi thực hiện đầy đủ các quy định giám sát, đánh giá đầu tư. Các địa phương đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

(5) Tăng cường quản lý nhà nước về công tác đấu thầu: Nâng cao tính công khai minh bạch trong đấu thầu, đảm bảo mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh công bằng và đạt hiệu quả kinh tế. Tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền theo đúng các quy định của Luật đấu thầu. Trong quá trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu cần áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi là chủ yếu, hạn chế hình thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu hạn chế; áp dụng hình thức lựa chọn công tác tư vấn thông qua đấu thầu. Hình thành và xây dựng trung tâm tư vấn đấu thầu của tỉnh tiến tới từng bước áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng.

(6). Tăng cường và đổi mới công tác quản lý nhà nước về xây dựng: Hoàn thiện cơ chế chính sách về phân cấp; rà soát lại các tổ chức tư vấn về năng lực chuyên môn, bảo đảm tổ chức tư vấn phải hoạt động độc lập và chịu trách nhiệm về chất lượng công tác tư vấn; Xây dựng ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn làm chủ đầu tư, tiến tới thực hiện đấu thầu chọn chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án; Từng bước kiện toàn, sắp xếp lại các ban quản lý dự án, đảm bảo đủ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định của Luật xây dựng. Lựa chọn giám đốc điều hành dự án đủ về điều kiện năng lực, phù hợp với cấp công trình theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng; 

(7) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực quản lý:  Các ngành, các cấp cần không khai hơn nữa các thủ tục hành chính, xây dựng quy chế phối hợp cụ thể đối với các lĩnh vực đòi hỏi phải có sự tham gia của nhiều ngành, nhiều đơn vị (kể cả văn phòng UBND tỉnh).

(8) Các ngành, các cấp cần nghiêm chỉnh thực hiện Nghị nquyết số 36/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội; Chỉ thị 21/2005/CT-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí thất thoát trong đầu tư xây dựng; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

           KT.CHỦ TỊCH 

          PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận :
- HĐND tỉnh

- TTUBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu VT, KTTH, TH

                                                                    (Đã ký)
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